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Tương Tác Tiền - Sa HuỳnH và Sa HuỳnH  - kalanay
qua vùng Biển Đông 

Hsiao-chun Hung*

Phạm vi tương tác Sa Huỳnh - Kalanay (500 TCN - 100 CN) qua và xung quanh các 
tuyến bờ biển vùng biển Đông là chìa khóa quan trọng để nhận thức các mối quan hệ văn 
hóa giai đoạn Tiền sử muộn ở Đông Nam Á. Bài này sẽ bàn tới một loạt vấn đề khảo cổ 
học về các giai đoạn văn hóa Sa Huỳnh và Tiền Sa Huỳnh, cụ thể là các vấn đề xác định 
và cội nguồn của văn hóa Sa Huỳnh. Mạng trao đổi qua biển Đông bao gồm nephrite 
Phương Tân (Đông Đài Loan) rõ ràng là cần thiết cho những vấn đề này, dẫu rằng, ở 
Việt Nam, nephrite có nguồn gốc Đài Loan này cho tới nay mới chỉ tìm thấy ở các di tích 
Sa Huỳnh. Qua bài này tôi sẽ bàn về đồ trang sức bằng ngọc và những khía cạnh văn hóa 
khác có liên quan tới phạm vi tương tác Sa Huỳnh - Kalanay, cùng với việc xem xét vai 
trò của cư dân cổ Sa Huỳnh trong mạng trao đổi ở biển Đông giai đoạn Tiền sử muộn. 
Tôi cũng sẽ thảo luận về những mối quan hệ của đồ gốm Tiền Sa Huỳnh giữa Đài Loan, 
Philippines, Hải Nam và miền Nam Việt Nam(1).

Giới thiệu

Văn hóa Sa Huỳnh là một trong những văn hóa Tiền sử được xác định rõ ràng nhất 
ở Đông Nam Á, được gọi theo tên di tích Sa Huỳnh ở tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt 
Nam, M. Vinet báo cáo lần đầu vào năm 1909. Bản báo cáo của Vinet về di tích đã đề 
cập tới một nhóm các chum mộ lớn, chứa đựng các hạt chuỗi và đồ gốm được chôn trong 
các cồn cát gần bờ biển (Solheim 1959a: 99). Hiện nay, văn hóa Sa Huỳnh vẫn thu hút 
được sự quan tâm, chú ý của các nhà khảo cổ học quốc tế và được coi là một văn hóa 
giai đoạn Sắt có niên đại từ 500 TCN tới 100 CN (Southworth 2004). Hầu hết các di tích 
Sa Huỳnh được tìm thấy ở vùng duyên hải Việt Nam, giữa khoảng Huế và Tp. Hồ Chí 
Minh (H.1).

 * TS. Đại học Quốc gia Australia
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Qua vùng biển Đông, phức hệ gốm Sa Huỳnh - Kalanay lần đầu được W. Solheim 
(1957) chú ý ở Philippines, ông ghi nhận rằng nó đã cho thấy nhiều những đặc trưng 
giống với đồ gốm Sa Huỳnh về phong cách và hoa văn. Sau đó, dựa chủ yếu vào sự phân 
bố rộng rãi của những loại hình mà ông gọi là truyền thống phức hệ gốm Sa Huỳnh - 
Kalanay, cùng với khuyên tai và khuyên tai hai đầu thú có liên quan, Solheim đề xuất 
khái niệm về một mạng lưới trao đổi trên biển ở Đông Nam Á (Solheim 2006:3).

Hơn 50 năm qua, nhiều học giả khác cũng đã bị thu hút bởi những tương đồng về 
văn hóa giữa những sưu tập Sa Huỳnh ở Việt Nam và các sưu tập giai đoạn Sắt cùng 
thời ở Philippines, Borneo, Thái Lan và miền Nam Đài Loan (chẳng hạn như Fox 1970, 
Loofs-Wissowa 1982; Bellwood 1997; glover 1996). Phạm vi tương tác Sa Huỳnh - 
Kalanay do đó đã trở thành một chìa khóa then chốt đối với việc nhận thức các mối quan 
hệ văn hóa Tiền sử muộn ở Đông Nam Á. giải thích về những mối liên hệ rộng rãi, cả 
sự di cư lẫn thương mại đã được cho là những động lực dẫn lối (Solheim 1959b).

Vào năm 1964, Solheim đã đề xuất truyền thống gốm Sa Huỳnh - Kalanay có 
mối liên hệ với những đợt di cư của những người nói tiếng Malayo-Polynesian (Nam 
Đảo) ở Đông Nam Á (Solheim 1964). Đây là một quan điểm mang tính viễn quan sâu 
sắc, dù những trình bày gần đây hơn của ông về Mạng lưới trao đổi và thương mại biển 
Nusantao ít tương ứng hơn với những cứ liệu khảo cổ học và ngôn ngữ học (chẳng hạn 

Hình 1. Vị trí các di tích chính được đề cập trong bài
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xem Blust 1988, 1995; Bellwood 1997, 2005; Hung 2008). Trên thực tế, dựa vào sự lan 
tỏa của nhóm ngôn ngữ này từ Philippines vào indonesia và miền Tây châu Đại Dương 
vào ít nhất 1.500 TCN thì truyền thống gốm Sa Huỳnh quá gần đây để được liên hệ với 
những giai đoạn lan tỏa sớm nhất của nhóm Malayo-Polynesian. Nhưng liên hệ với sự 
di cư của nhóm Malayo-Chamic muộn hơn nhiều từ hải đảo tới Đông Nam Á Lục địa có 
lẽ là phù hợp.

Quê hương sớm nhất có thể xác định của toàn bộ ngữ hệ Nam Đảo giờ đây được 
đặt ở Đài Loan, cùng với đó là nguồn gốc của nhóm lớn Malayo-Polynesian có lẽ được 
xác định ở đâu đó ở miền Bắc Philippines (chẳng hạn xem Blust 1988; Ross 2005). 
Những cứ liệu khảo cổ hiện nay cho thấy rằng sự di cư ban đầu từ Đài Loan tới quần đảo 
Batanes và Luzon ở miền Bắc Philippines đã diễn ra khoảng 4.000 năm trước (chẳng hạn 
Bellwood và Dizon 2005, Belwood và Nnk 2011), và do đó sự di cư tới Marianas (Đông 
Philippines) đã diễn ra khoảng 3.500 năm trước (Hung và Nnk 2011). Điều này đã cho thấy 
có một sự cư trú đầu tiên của người Malayo-Polynesian trong phạm vi châu Đại Dương.

Các nhà khảo cổ học Việt Nam đã cho rằng, ở Việt Nam, “…duy nhất văn hóa Sa 
Huỳnh có thể mang đặc trưng cho một nhóm nói tiếng Nam Đảo, có tên Nguyên ngữ 
Chamic” [Proto-Chamic: cũng có thể được dịch là tiếng Nguyên - Chamic] (Hà Văn Tấn 
1984 - 1985). Từ sự phân bố theo địa lý của văn hóa Sa Huỳnh, tập trung ở Trung Bộ 
Việt Nam, và những nhận định về tính tiếp nối về niên đại cho tới văn minh Champa 
sau đó, nhiều người cho rằng cư dân cổ Sa Huỳnh là tổ tiên của những người nói tiếng 
Chamic [Chăm] trong giai đoạn Lịch sử và Hiện đại ở miền Trung và miền Nam Việt 
Nam. Một số nhà khảo cổ cho rằng những người nói tiếng Chamic đầu tiên đã tới từ 
Đông Nam Á Hải đảo trong suốt thời đại Sắt (chẳng hạn như Bellwood 1997: 271 - 272), 
có lẽ là hệ quả của một sự chuyển cư, dựa vào đó hầu hết các nhà ngôn ngữ học giữ 
quan điểm cho rằng, sự lan tỏa của các ngôn ngữ trong phạm vi các phân nhánh chính 
của ngôn ngữ Malayo-Polynesian trong những bối cảnh xã hội tiền hiện đại có lẽ cần 
phải có một sự di chuyển của những người nói ngôn ngữ bản địa ở một mức độ cao (Ross 
2008). Về mặt ngôn ngữ học, quê hương thích hợp nhất đối với phân nhánh Malayo-
Chamic theo như phục dựng của Blust có lẽ là ở miền Tây Borneo, có thể là trong suốt 
giai đoạn Sắt (Blust 2005). Tuy nhiên, văn hóa vật chất Sa Huỳnh cũng có những mối 
quan hệ gần gũi với những khu vực như Philippines, cũng như Sarawak.

Để có được một nhận thức về cội nguồn và tầm quan trọng của văn hóa Sa Huỳnh 
thì một nghiên cứu về sự trao đổi văn hóa đồng đại giữa Sa Huỳnh và những khu vực 
khác là rất cần thiết. Nghiên cứu gần đây của chúng tôi (Hung và Nnk 2007) về đồ trang 
sức và các di vật bằng ngọc khác cho thấy rằng văn hóa Sa Huỳnh nằm giữa một mạng 
lưới trao đổi có nền tảng là biển dài 3.000km qua vùng biển Đông, có liên hệ với Đài 
Loan, Philippines, miền Đông Malaysia, Nam Trung Quốc, Nam Campuchia, Thái Lan, 
và Việt Nam. giờ tôi sẽ xem xét mạng lưới thương mại theo hướng Đông - Tây này, 
đặt trong mối liên hệ với cộng đồng Nam Đảo cùng với phạm vi tương tác Sa Huỳnh - 
Kalanay, và so sánh nó với (có thể là) phạm vi tương tác Hán - Đông Sơn không mang 
yếu tố Nam Đảo, giữa miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn Đông Chu cho tới 
Đông Hán.
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Mạng lưới thương mại Đông - Tây qua biển Đông
Như đã đề cập, dựa trên sự phân bố của gốm Sa Huỳnh - Kalanay và của hai loại 

hình khuyên tai ngọc, vào những năm 1950, Solheim đã đề xuất về sự tồn tại của một 
mạng lưới thương mại biển qua biển Đông, (xem Solheim 1964, 2006: 3). glover (1996) 
sau này đã trình bày về mạng lưới thương mại có liên quan trong vài thế kỷ TCN giữa 
miền Bắc và miền Đông Ấn Độ và Thái Lan, và Bellina & glover (2004) nhấn mạnh 
vào tầm quan trọng của thương mại đồ thủy tinh và hạt chuỗi đá quý từ Ấn Độ tới Việt 
Nam và Philippines. Kết quả là, phương pháp chế tác các hạt chuỗi silic này đã được 
mang từ Ấn Độ vào Đông Nam Á Lục địa. Nghiên cứu hiện nay về nguồn nephrite 
(ngọc) đã làm tăng thêm nhận thức của chúng ta về khu vực phía đông của mạng lưới 
thương mại này, nhất là là nó bao gồm cả Đài Loan và Philippines.

giữa khoảng 500 TCN và 100 CN, 2 loại hình khuyên tai nephrite rất đặc biệt 
đã xuất hiện khắp một khu vực rộng lớn, trải dài từ Đài Loan qua Philippines, Đông 
Malaysia, miền Trung và Nam Việt Nam, và cho tới tây nam như miền Đông Campuchia 
và bán đảo Thái Lan. Hai loại hình này là những khuyên tai được gọi là lingling-o có ba 
mấu nhọn [khuyên tai ba mấu] và khuyên tai hai đầu thú. Đáng ngạc nhiên là dù hiện 
diện trong một khoảng cách rất rộng nhưng tất cả các mẫu được khai quật của những 
vòng và khuyên tai này hầu như giống nhau về hình dáng và kích thước, điều này gợi mở 
về những truyền thống chế tác khá chuẩn hóa và được chia sẻ giữa các khu vực. 

Những nghiên cứu của chúng tôi (chẳng hạn Hung và Nnk 2007, izuka và Hung 
2005, iizuka và Nnk 2005a, 2005b, 2007) đã chỉ ra rằng nephrite được sử dụng để chế tác 
các mẫu của hai loại hình đồ trang sức này, đặc biệt là những mẫu được làm bằng ngọc 
lam, có nguồn gốc từ nephrite Phương Tân ở miền Đông Đài Loan (H.2). Một thực tế 
đáng quan tâm đó là, nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Đài Loan, nhưng bản thân những 
đồ trang sức được chế tác không phải ở Đài Loan mà là ở các địa điểm như Philippines, 
miền Nam Việt Nam và miền Nam Thái Lan. Những khối đá nephrite Đài Loan cưa 
vuông được tìm thấy ở Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam (chẳng hạn như Bellwood và 
Dizon 2005, Hung và Bellwood 2010, Hung và iizuka đang ấn bản), và chúng tôi phỏng 
đoán rằng những hiện vật này là những phôi nguyên liệu vuông được mang đi bằng 
đường biển từ Đài Loan tới các công xưởng địa phương ở những khu vực khác thuộc 
Đông Nam Á. Một số phôi này ắt hẳn cũng đã từng là những chiếc rìu nephrite xưa kia 
đã được tái chế ở Đài Loan. Cho tới nay, chúng tôi chưa có những bằng chứng cho việc 
chế tác thực sự của những khuyên tai như vậy tại chính Đài Loan.

Những hạt chuỗi nhỏ bằng ngọc mang phong cách Beinan điển hình ở Đài Loan và 
những khuyên tai ngọc nephrite Đài Loan đã được khai quật tại một số di tích Sa Huỳnh 
ở miền Trung Việt Nam (Hung đang ấn bản). Theo như sự phân bố của những đồ trang 
sức bằng nephrite Đài Loan bên ngoài Đài Loan thì văn hóa Sa Huỳnh, không nghi 
ngờ gì, đã giữ một vai trò then chốt trong mạng lưới thương mại đường dài, đã mang cả 
những phôi nguyên liệu thô và những di vật đã hoàn thiện. Cư dân Sa Huỳnh không chỉ 
là những người buôn bán lão luyện, mà có lẽ còn là những người tiêu dùng giàu có bậc 
nhất trong mạng lưới buôn bán, trao đổi này. Thêm vào đó, nhiều hàng hóa quý giá khác 
như những hạt chuỗi đá silic (Bellina và glover 2004: 73; Bellina 2003: 291-293) và 
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những hạt chuỗi thủy tinh indo-Pacific (Francis 1986: 54 - 57, 74 - 78; 2002), cả hai được 
làm theo kỹ thuật của Ấn Độ, được chuyển từ Đông Nam Á Lục địa, cụ thể là qua miền 
Nam Thái Lan và miền Nam Việt Nam, tới Philippines và Đài Loan.

Hình 2. Sự phân bố các khuyên tai và các phôi nephrite ở Đông Nam Á
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Không giống như những quốc gia ở Đông Nam Á Lục địa, những khu vực hải đảo 
Đài Loan, Philippines và indonesia, từ trước cho tới sự xuất hiện của đồ sắt, không có 
thời đại đồ Đồng rõ ràng. giữa khoảng 500 TCN và 100 CN, khi văn hóa về cơ bản vẫn 
là Đá mới, những khu vực này đã tiếp nhận một dòng chảy đột ngột những loại hình 
di vật và nguyên liệu mới vào, gồm có những hạt chuỗi thủy tinh indo-Pacific, những 
hạt chuỗi đá silic, sắt và kim loại chứa đồng (đồng đỏ và đồng thau), và những khuôn 
đúc bằng đá hoặc bằng đất nung được dùng cho việc đúc các hiện vật đồng thau, như 
rìu và mũi giáo có họng tra cán. Chúng tôi thấy rằng Sa Huỳnh đã là một xúc tác chính 
cho sự chuyển tiếp văn hóa chuyển biến sang kim khí này ở khu vực phía tây thế giới 
Nam Đảo. 

Mạng lưới thương mại này đã được hình thành như thế nào? Những cộng đồng tham 
gia có chia sẻ những sự kiện lịch sử, những ngôn ngữ hay những truyền thống văn hóa 
không? Như đã đề cập, những di tích Sa Huỳnh ở Việt Nam và những di tích Kalanay 
ở Philippines và Borneo có những sưu tập văn hóa giống nhau, đặc biệt là trong phong 
cách gốm và việc thực hiện táng tục bằng chum. Solheim từ lâu đã chú ý rằng đồ gốm 
được tìm thấy ở hang Ko Din trên đảo Samui trong vịnh Thái Lan, về loại hình và hoa 
văn, giống với một số đồ gốm có văn khắc vạch và in thuộc giai đoạn đồ Sắt được ông 
khai quật ở Kalanay, miền Trung Philippines (Solheim 1964, 2006). gần đây, tôi cảm 
thấy phấn chấn khi biết rằng Bérénice Bellina và những đồng nghiệp của cô đã tìm thấy 
thêm những hiện vật gốm dạng này ở Samui (Bellina - trao đổi cá nhân). Dẫu vậy, việc 
phát hiện những đồ gốm tương tự tại di tích Sa Huỳnh ở Hòa Diêm thuộc miền Trung 
Việt Nam đã khiến yamagata và Bùi Chí Hoàng (2008) mở rộng dải gốm này, dù niên 
đại thuộc một giai đoạn tương đối muộn nằm trong tổng thể văn hóa Sa Huỳnh. Từ 
những bằng chứng về đồ gốm và đồ ngọc, văn hóa Sa Huỳnh hiển nhiên được đặt làm 
trung tâm mạng lưới thương mại và trao đổi đường dài giai đoạn Sắt này.

Tương tác Hán - Đông Sơn với Sa Huỳnh - Kalanay

Mạng lưới thương mại theo hướng Đông - Tây được thảo luận ở trên tương ứng rất 
khớp với những phân bố của nhiều cư dân nói tiếng Nam Đảo quan trọng nhưng xa xôi 
trong giai đoạn Sơ sử (như những người Fomosan, Filipinos, Chăm ở Nam Việt Nam, 
và những người Dayak ở Borneo). ơÛ Nam Thái Lan, những ngôn ngữ Nam Đảo vẫn 
được nói bởi khoảng 0.3% cư dân Thái Lan, gồm có ba nhóm ngôn ngữ chính là Malay, 
Moklen và Urak Lawoi (Brown 2006: 643). Những nghiên cứu về nguồn đá ngọc của 
chúng tôi chỉ ra rằng, dù miền Bắc Việt Nam gần với Đài Loan hơn miền Nam Việt Nam 
nhưng những di vật được xác định rõ ràng là được làm bằng nephrite Đài Loan chưa từng 
được phát hiện ở khu vực này. Những di vật nephrite Đài Loan mới chỉ được khai quật 
được từ các di tích Sa Huỳnh thuộc duyên hải miền Trung và miền Nam Việt Nam, chủ 
yếu là cùng với những mộ chum, và thuộc những loại hình gần gũi với những sưu tập mộ 
chum Sơ kỳ Kim khí ở Philippines, miền Bắc Borneo và Đài Loan.

ơÛ lưu vực sông Hồng thuộc Bắc Việt Nam, đã có một sự phát triển tiếp nối từ 
Phùng Nguyên (2.000 - 1.000 TCN) qua Đồng Đậu và gò Mun tới văn hóa Đông Sơn 
vào khoảng cuối thiên kỷ i TCN. Nhiều nhà nghiên cứu từng cho rằng văn hóa Đông 
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Sơn đã nằm trong mối liên hệ hai chiều với sự hình thành những nhà nước Chiến Quốc 
và Tây Hán ở Nam Trung Quốc (Lei 2006; Chen 2009). Vào năm 111 TCN, nhà Hán 
hợp nhất Nam Việt (các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam cùng với miền Bắc 
Việt Nam hiện nay) vào đế chế của họ và do đó đã làm tăng mức tương đồng về xã hội, 
chính trị và kinh tế trong khu vực đã chinh phục này. Rõ ràng Đông Sơn ở miền Bắc và 
Sa Huỳnh ở miền Trung đã có những đặc trưng văn hóa hết sức đậm nét và riêng biệt, 
và có những mối quan hệ với bên ngoài khá khác nhau, một bên với Trung Quốc, và 
một bên là với Ấn Độ và Đông Nam Á Hải đảo. Chẳng hạn, trong khi mộ chum phổ biến 
trong phạm vi Sa Huỳnh - Kalanay, những quan tài bằng gỗ có nắp cùng với các mộ táng 
chôn duỗi thẳng lại đặc trưng cho Đông Sơn và nhiều khu vực ở Nam Trung Quốc như 
Tứ Xuyên (Lei 2006).

Mối liên hệ Đông Sơn - Nam Trung Hoa có thể được truy cứu trở lại tới giai đoạn 
Đá mới - Đồng ở miền Bắc Việt Nam. Nhiều di vật bằng đá ngọc được khai quật ở miền 
Bắc Việt Nam giống với những di vật ngọc ở Nam Trung Quốc cùng thời về kỹ thuật 
và phong cách. Chẳng hạn, những vòng đá tiết diện chữ T (gồm cả nephrite) và những 
chiếc nha chương ở miền Bắc Việt Nam cho thấy những ảnh hưởng từ Trung Quốc và có 
thể là được nhập vào (Tang 1994, Masato 1994, Hà Văn Tấn 1994). Kỹ thuật xẻ phiến 
mỏng, có tên là kỹ thuật Tân Thiên Thức (新天式) được định danh đầu tiên bởi Tang 
Chung (2004), dựa vào nghiên cứu của ông về những khuyên tai ở Trung Quốc, trong đó 
ông đã lưu ý rằng kỹ thuật này là một bước tiến lớn trong lịch sử sản xuất đồ ngọc. Độ 
dày của những khuyên tai như thế chỉ từ 0,5 tới 0,2cm. Tang lưu ý rằng kỹ thuật này đã 
xuất hiện ở khu vực giữa lưu vực Hoàng Hà, trung lưu Trường giang, khu vực Lĩnh Nam 
(nam dãy nũi Nam Lĩnh) và châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam giai đoạn từ Hậu 
kỳ nhà Thương đến nhà Chu. ơÛ Việt Nam, nhiều khuyên tai thuộc loại hình Xin-gan như 
vậy đã từng được tìm thấy ở các mộ táng Đông Sơn. Trên thực tế, chúng đã được chế tác 
suốt một giai đoạn dài và có thể được tìm thấy ở các di tích mộ táng thậm chí có niên 
đại ít nhất vào giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên (Tan 2008: 52). Đáng chú ý là chỉ một 
số ít loại hình khuyên tai Tân Thiên Thức từng được tìm thấy ở các di tích Sa Huỳnh, và 
tất cả có thể đều mang nguồn gốc từ miền Bắc.

Văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc Việt Nam, về mặt địa lý, nằm trong khu vực có mối 
liên hệ với những nhóm nói tiếng Thái và Mon-Khmer (Hệ Nam Á, gồm cả tiếng Việt) 
(Bellwood 1992). Về mặt địa chất, lịch sử và ngôn ngữ, khu vực này có mối quan hệ 
gần gũi với Tây Nam Trung Quốc, miền Trung và miền Đông Bắc Thái Lan, hơn là với 
những khu vực Sa Huỳnh - Kalanay. Dựa vào sự phân bố của trống đồng Heger i, các 
vòng tay tiết diện chữ T và nha chương, dường như những tiếp xúc trực tiếp giữa văn hóa 
Sa Huỳnh và Đông Sơn là khá hạn chế. Chẳng hạn, chỉ có 7 trống Heger i đã được tìm 
thấy ở Nam Việt Nam trong tổng số 130 chiếc được ghi nhận ở toàn Việt Nam vào năm 
1990. Những hiện vật này do đó ắt hẳn đã từng được chuyển vào indonesia bởi những 
tuyến đường khác hơn là qua miền Nam Việt Nam, có lẽ là qua Thái Lan và bán đảo 
Malaysia hoặc trực tiếp qua biển (Bellwood 1997: 272).

Dựa vào sự hòa nhập về mặt ngôn ngữ và tộc người của nhóm được giả định là 
Malayo-Polynesian, những cư dân Sa Huỳnh, không nghi ngờ gì, đã nằm ở vị trí trung 
tâm để có thể du nhập những kỹ thuật chế tác kim khí, cụ thể là đồ sắt và có thể cả đồ 
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đồng, vào quần đảo indo-Malaysia (Bellwood 1997: 272; Blust 2005). Chúng tôi cũng 
bổ sung thêm những hạt chuỗi silic, hạt chuỗi thủy tinh indo-Pacific và những khuôn/
kỹ thuật đúc đồng. Như nhiều học giả đã lưu ý (như Momoki 1997: 71, Sakurai 1999: 
28, Lam 2009), nền chính trị Ấn hóa Champa (nghĩa là miền Trung Việt Nam) đã tạo ra 
những mối quan hệ song hành cho Sa Huỳnh, trong đó, đối với Philippines và miền Trung 
Việt Nam nó giữ vai trò là một cửa ngõ ra vào thế giới Ấn hóa, và cũng là một cửa ngõ 
ra vào thế giới Trung Hoa cho những người Malay và indonesia. Những sử liệu Hán văn 
Yantienlun (盐田论) và Hanshu-Dilizhi (汉书地里志) đều ghi lại rằng người Trung Hoa 
đã xuất khẩu vàng và lụa tới những vùng đất xung quanh biển Đông suốt giai đoạn nhà 
Hán, dưới dạng trao đổi lấy các nguyên liệu làm thủy tinh, pha lê, mã não, sừng tê giác 
và các loại gia vị. Các tài liệu cũng ghi lại rằng người Champa là những thương nhân và 
thủy thủ chuyên nghiệp (Maspéro 1928). Chúng ta có thể hình dung rằng Sa Huỳnh có 
lẽ đã chứa đựng một nền thương mại trên nhiều cấp độ - khu vực, liên khu vực, và đường 
dài, tất cả đều diễn ra và có những ảnh hưởng lớn lao lên những quốc gia láng giềng.

Nguồn gốc Sa Huỳnh
ơÛ Việt Nam, nhiều nhà khảo cổ học thừa nhận một trình tự phát triển ở miền 

Trung Việt Nam từ sưu tập Long Thạnh, qua Bình Châu, đến Sa Huỳnh (Hà Văn Tấn 
1984 - 1985). Niên đại C14 cho Long Thạnh, với những vật chất cư trú và mộ chum Tiền 
Sa Huỳnh của nó, rơi vào khoảng 3.370 ± 40 năm BP (Bln-972) và 2.875 ± 60 năm BP 
(Bln-2094) (Hà Văn Tấn 1984 - 1985) hoặc 1.420 ± 40 TCN (Bln-1972) và 925 ± 60 
TCN (Bln-2096) (xem Chu và Dao 1978; Chu 1997). Vậy, những niên đại sớm nhất cho 
Long Thạnh có thể được đẩy tới 3.500 năm trước.

Bình Châu là một di tích mà về cơ bản được cho là diễn ra kế tiếp Long Thạnh và 
trước giai đoạn Sa Huỳnh điển hình (Hà Văn Tấn 1984 - 1985; yamagata 2008). Theo 
Nguyễn Kim Dung (trao đổi cá nhân), một số nhà khảo cổ Việt Nam cho rằng giai đoạn 
Bình Châu có niên đại từ 3.000 đến 2.800 năm cách ngày nay.

Hà Văn Tấn đã nhận xét rằng: Những bình gốm được đặt trong những chum mộ ở 
Long Thạnh được trang trí đẹp và hoàn chỉnh, và những loại hình điển hình nhất là những 
loại bình có dạng bình hoa, thân thấp, cổ cao và có chân đế, được trang trí các đường 
xoáy cuộn và các dạng sóng nước, được điền in chấm giữa các đường khắc vạch dạng 
cuộn (Hà Văn Tấn 1984 - 1985: 143).

Mặt khác, ông tiếp tục bổ sung thêm rằng: Di tích Bình Châu có các mộ táng nhưng 
không phải mộ chum, và các di vật bằng đồng thau như rìu và mũi tên được tìm thấy cùng với 
các khuôn đúc và nồi nấu kim loại. Những đồ đựng gốm phổ biến nhất là những chiếc nồi 
miệng loe, đáy tròn và có gờ, và những chiếc bát bồng. Hoa văn khắc vạch và in chấm khá 
phổ biến, và một số đồ gốm Bình Châu cũng được tô màu đỏ và đen, cùng với màu vàng và 
màu trắng đôi khi có trên những chân đế và phần miệng. Màu trắng thường có trong những 
nhóm đường thẳng song song nổi bật trên một nền màu đỏ. Ở bên trong phần đáy của một số 
chiếc bát có những kiểu được tô màu đen. Việc tô màu cũng được kết hợp với văn thừng, in, 
và khắc vạch, giống như giai đoạn văn hóa Sa Huỳnh sau đó (Hà Văn Tấn 1984 - 1985:144).

Như đã trình bày, nhiều nhà khảo cổ Việt Nam đã thừa nhận một diễn biến phát 
triển ở miền Trung Việt Nam từ Long Thạnh qua Bình Châu cho tới Sa Huỳnh, nhưng 
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một số đã từng lưu ý về sự khác biệt về sưu tập gốm giữa Long Thạnh và Bình Châu 
(Phạm Lý Hương 1994). Mọi người cũng ghi nhận rằng: Với dữ liệu hiện nay, đặc biệt 
là những dữ liệu từ đợt khai quật 2003 ở khu vực di tích Bàu Trám, các tác giả cho rằng 
Long Thạnh - Bình Châu có thể không phải là những giai đoạn kế tiếp, mà chúng có thể 
là hai tuyến văn hóa, phát triển độc lập với nhau (Bùi và yamagata 2005).

Bình Châu ở Quảng Ngãi và Bàu Trám ở Quảng Nam có những sưu tập gốm tương 
tự nhau, nhưng không có những tổ tiên trực tiếp ở Việt Nam trong giai đoạn trước Bình 
Châu (Nguyễn Kim Dung - trao đổi cá nhân).

Theo tôi, đồ gốm Long Thạnh khá khác biệt so với đồ gốm Bình Châu và Bàu Trám 
về phương diện loại hình và hoa văn. Kiểu hoa văn ở gốm Long Thạnh thể hiện những 
dấu ấn rõ ràng của Đá mới bản địa Việt Nam, như là “các đường xoáy cuộn và các dạng 
sóng nước, được điền in chấm giữa các đường khắc vạch xoáy cuộn”. Phong cách trang 
trí này cũng có thể thấy phổ biến trong giai đoạn khoảng 2.000 - 1.000 TCN ở Nam 
Trung Quốc (guangxi institute of Cultural Relics and Archaeology and Nanning Museum 
2007, Wang 2008, yunnan Provincial institute of Cultural Relics and Archaeology 2010) 
và ở Đông Nam Á Lục địa (Vincent 2004), nhưng lại hoàn toàn vắng mặt ở giai đoạn 
Đá mới ở Đài Loan hay Đông Nam Á Hải đảo. Sau một dịp tham quan sưu tập gốm ở 
Long Thạnh và Bình Châu vào tháng 7 năm 2009, gS. Peter Bellwood và tôi đều có 
một ấn tượng là Long Thạnh gần với Phùng Nguyên hơn, chứ không phải Sa Huỳnh.

Những đồ đựng phổ biến 
nhất ở di tích Bình Châu có 
miệng loe, đáy tròn và có các 
gờ nổi, và cũng có cả những 
chiếc bát bồng (H.3). Hoa văn 
khắc vạch và in chấm khá 
phổ biến (Hà Văn Tấn 1984 
- 1985). Một sưu tập đồ gốm 
tương tự cũng đã có mặt trong 
di tích Bàu Trám (Núi Thành, 
Quảng Nam). Về góc độ 
hình dáng đồ đựng, đặc biệt 
là những kiểu miệng loe và 
lõm lòng máng bên trong, và 
những kiểu miệng có đường 
gờ nổi ở bên trong như hai 
dấu ấn văn hóa quan trọng, 
cùng với những công cụ đá và 
khuyên tai đất nung, sưu tập Bình Châu và Bàu Trám cũng giống với sưu tập ở miền Bắc 
Philippines giai đoạn Đá mới, từ các di chỉ như Nagsabara ở châu thổ Cagayan, miền 
Bắc Luzon (Đá mới Sơ kỳ ở miền Bắc Philippines), cũng như những sưu tập ở miền 
Đông của khu vực Nam Đài Loan, như Chaolaiqiao và Fengbitou (Đá mới Trung kỳ ở 
Đài Loan), tất cả đều có niên đại 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay (Hung 2008) (H.4).

Hình 3. Sưu tập Bình Châu ở Bảo tàng Quảng Ngãi 
(Bảo tàng Quảng Ngãi)
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gần đây tôi đã từng quan sát một 
sưu tập tương tự đã hiện diện trong 
những di tích Shigong và yinian, giáp 
với góc Đông Nam đảo Hải Nam được 
lưu giữ trong Bảo tàng tỉnh Hải Nam. 
Niên đại sớm nhất của Shigong được 
đề xuất là 4.000 BP (đã hiệu chỉnh). 
Không chỉ có những sự tương đồng 
về hình dáng đồ đựng ở những khu 
vực trên, mà Bình Châu - Bàu Trám 
và những sưu tập gốm ở miền Bắc 
Luzon - Nam Đài Loan - Đông Nam 
Hải Nam đều có những bề mặt được 
miết đỏ và một số có tô màu, như ở 
Bàu Trám và Nam Đài Loan. Liệu 
rằng đây chỉ là một sự trùng hợp?

Những khuyên tai bằng đất nung khai quật được ở Bình Châu khiến tôi chú ý hơn cả 
bởi vì chúng giống với những hiện vật ở miền Bắc Luzon và quần đảo Batanes ở miền 
Bắc Philippines, từ giai đoạn Đá mới cho tới giai đoạn Sắt (H.5, 6). Tại di chỉ Savidug, 
nằm trên nhóm đảo Batanes giữa Đài Loan và Philippines, những đồ gốm tô màu đỏ 
và những khuyên tai tương tự đã được định niên đại chủ yếu rơi vào thiên kỷ i TCN. 
Những loại khuyên tai như thế có mặt ở di chỉ Anaro ở Batanes thậm chí còn kéo dài 
tới khoảng 1.500 năm trước. ơÛ Việt Nam, những khuyên tai đất nung này có mặt ở Bình 
Châu (Ngo 1980: 71), và ở những di tích Sa Huỳnh muộn hơn như Động Cườm, gò Mả 
Vôi (Reinecke và Nnk 2002: 98), giồng Cá Vồ (Đặng Văn Thắng và Nnk 1998: 663) 
và Đại Lãnh. Một chiếc chì lưới bằng cuội có hai vết khía chữ V tìm thấy ở Bình Châu 
cũng rất đáng chú ý, vì những chì lưới như thế hiếm khi tìm thấy ở Đông Nam Á Lục 
địa, nhưng lại rất phổ biến ở các giai đoạn Đá mới ở Đài Loan và quần đảo Batanes ở 
miền Bắc Philippines.

Hình 4. Chum có gờ được miết đỏ với mép miệng loe (1) 
và bát bồng (2) phát hiện ở lớp bùn ở di chỉ Nagsabaran, miền Bắc Philippines.

Hình 5. Khuyên tai đất nung ở Bình Châu 
và các di chỉ Sa Huỳnh khác 
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Theo như những cứ liệu này, có thể Bình Châu và Bàu Trám phản ánh một mối 
quan hệ văn hóa trực tiếp với cộng đồng hải đảo của người Nam Đảo ở phía đông trước 
hoặc sau thời điểm 3.000 năm trước, đặc biệt là với quần đảo Batanes, miền Bắc Luzon, 
Nam Đài Loan và Đông Nam Hải Nam. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra một kết 
luận chắc chắn về những nguồn gốc của Tiền Sa Huỳnh/Sa Huỳnh và những mối quan 
hệ với bên ngoài của chúng. Dù rằng những nghiên cứu về ngôn ngữ học hiện nay thừa 
nhận rằng tiếng Malayo-Chamic đã tới từ Borneo, không phải từ Philippines, nhưng xét 
dưới góc độ khảo cổ học, có thể có một số những liên hệ sớm hơn giữa Tiền Sa Huỳnh/
Sa Huỳnh với Đài Loan, Hải Nam, và Philippines. Nghiên cứu trong tương lai về những 
mối quan hệ giữa những khu vực này, bao gồm cả Borneo trong khoảng niên đại này, sẽ 
giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của văn hóa Sa Huỳnh và nguồn gốc của những 
cư dân nói tiếng Malayo-Polynesian cổ ở miền Nam Việt Nam. 

Ghi chú: 

Bài viết được TS. Hsiao-chun Hung cập nhật bổ sung từ bài dự Hội nghị 100 năm 
Phát hiện và Nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ 
VHTT&DL) tổ chức tại Quảng Ngãi vào tháng 7 năm 2009. Đinh Văn Mạnh dịch sang 
tiếng Việt với sự đồng ý của tác giả.

(1) Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Kim Dung và TS. Bùi Chí Hoàng, những 
người đã luôn giúp đỡ cho công việc của tôi và đã cùng tôi trong suốt đợt nghiên cứu của 
tôi ở Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhiều bảo tàng ở Việt Nam, nơi tôi gặp những 
nhà nghiên cứu tuyệt vời và tham quan nhiều những phát hiện giá trị. Đặc biệt, xin cảm ơn 
GS. Peter Bellwood của Đại học Quốc gia Australia đã cho tôi những nhận xét vô giá về 
bản thảo bài này. Cảm ơn Tổ Dịch vụ Giáo dục và Đa truyền thông, thuộc Trường ANU 
tại Châu Á Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Australia, vì đã giúp tôi thực hiện phần 
bản đồ minh họa.

Hình 6. Khuyên tai đất nung ở lớp bùn tại di chỉ Nagsabaran, miền Bắc Philippines
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SAhuynh-kAlAnAy And Pre-SAhuynh interAction 
through the eASt SeA

Hsiao-chun Hung

The Sahuynh-Kalanay Interaction Sphere (ca. 500 BC - AD 100), across 
and around the shorelines of the East Sea, is an important key to the nature 
of late prehistoric cultural relations in Southeast Asia. This paper discusses 
several archaeological aspects of the Sahuynh and pre-Sahuynh cultural phases, 
particularly questions of Sahuynh definition and origins. An East Sea exchange 
network involving Fengtian (eastern Taiwan) nephrite is clearly relevant for these 
questions, given that, in Vietnam, this nephrite of Taiwan origin has so far only 
been found in Sahuynh sites.  In this paper, the author discusses this jade jewellery 
and other cultural aspects related to the Sahuynh-Kalanay Interaction Sphere, 
with reference to the role of the ancient Sahuynh people in the late prehistoric 
East Sea maritime network. The Author also discusses pre-Sahuynh pottery 
relationships between Taiwan, the Philippines, Hainan and southern Vietnam.
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